Bài 6:

LAO KHÍ PHẾ QUẢN

Lao khí phế quản cũng là một bệnh mà trong đó cần có sự hợp tác của bác sĩ khoa lao với bác sĩ tai mũi họng. Nhờ soi phế quản mà người ta đã tách được lao khí - phế quản ra khỏi lao phổi và nghiên cứu mối quan hệ giữa hai bệnh này.

I. Đại cương.

Lao khí - phế quản có thể nguyên phát hay thứ phát.

Trong lao nguyên phát, niêm mạc khí phế quản bị xâm nhiễm trực tiếp bởi vi khuẩn lao từ bên ngoài vào.

Trong lao thứ phát, vi khuẩn lao ở phổi xâm nhập vào niêm mạc khí phế quản do đờm đưa lên. Tỷ tệ lao thứ phát này không nhiều: chừng 3% đến 7% và thường thấy ở phụ nữ từ 20 đến 40 tuổi
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II. Giải phẫu bệnh học.

Bệnh tích thường khu trú ở phần dưới của khí quản, nhất là vùng cựa khí quản và ở phế quản gốc. Đôi khi cũng có bệnh tích ở phế quản thùy nhưng không thường xuyên.

1. Trong thời kỳ sơ - thứ nhiễm (trẻ em): chúng ta thấy những loại bệnh tích sau đây:

- Săng lao: rất hiếm.

- Sưng hạch: gây ra chèn ép khí phế quản. Niêm mạc khí phế quản sung huyết đỏ và thâm nhiễm dày.

- Rò hạch: hạch lao bã đậu hóa, khoét thủng thành phế quản và chảy vào phế quản. Lỗ rò có thể nhỏ bằng đầu tăm hoặc to bằng hạt ngô và được che dấu bởi nụ sùi. Vị trí thông thường của lỗ rò là ở hai bên khí quản, ít khi tìm thấy vi khuẩn lao trong chất bã đậu. Hậu quả của lỗ rò có thể là sẹo hẹp phế quản.

- Á lao (sung huyết phổi Voillez): tức là xẹp phế nang từng thùy hoặc từng phân thùy do hạch lao chèn ép phế quản và do phù nề làm tắc phế quản.

2. Trong thể lao xơ bã đậu. (tuberculose fibro - caséeuse): bệnh tích lao ở đây giống như những bệnh tích lao ở những vị trí khác: hình thành củ lao, rồi bã đậu hóa, rồi loét ở niêm mạc và lớp dưới niêm mạc. Có khi những củ lao này không bã đậu hóa mà tập hợp lại thành khối hạt lổn nhổn làm tắc lòng phế quản. Niêm mạc lúc đầu phù nề, đỏ và dày, sau đó tróc biểu mô và loét nông. Những vết loét nhỏ này tập hợp lại thành một vết loét to, bờ rách nát, không đều.

Niêm mạc chung quanh đỏ sẫm, lớp dưới niêm mạc cũng bị thâm nhiễm. Do bệnh tích ăn sâu xuống lớp dưới niêm mạc nên hậu quả thường là sẹo hẹp phế quản.

3. Trong thể lao phế quản đơn thuần.

Chúng ta chỉ thấy bệnh tích lao ở phế quản, còn mô phổi thì lành mãnh. Niêm mạc phế quản bị sung huyết đỏ, loét nông hoặc loét có nụ hạt. Vi khuẩn Koch thường có mặt trong vết loét.

III. Lâm sàng. 

1. Triệu chứng chức năng.

Các triệu chứng chức năng vẫn là những triệu chứng chung của đường hô hấp dưới: ho, khạc đàm, khó thở. Ho cơn khoảng năm ba tiếng, kéo dài dai dẳng, ho theo kiểu bị kích thích mãn tính.

Đàm thường là chất nhầy không nhiều lắm nhưng có vi khuẩn lao. Đôi khi bệnh nhân khạc ra đàm lẫn máu. Khó thở xuất hiện một cách từ từ và ở mức độ nhẹ kèm theo cảm giác bó ngực. Tiếng thở thường khò khè như  bị hen.

Chúng ta nghĩ đến bệnh lao khí phế quản khi thấy ở bệnh nhân lao phổi, triệu chứng X quang trở lại bình thường, toàn thể trạng tốt lên (hết sốt, ăn được, ngủ được, lên cân chút ít ) nhưng vẫn tiếp tục ho, khạc ra đàm có vi khuẩn Kock lẫn máu và khó thở nhẹ.

2. Triệu chứng thực thể.

Triệu chứng thực thể rất ít. Nghe phổi có tiếng ran rít hoặc ran ngáy.

3. Triệu chứng toàn thân.

Toàn thể trạng của bệnh nhân khá tốt, không sốt. Bệnh nhân đi lại, làm việc nhẹ trong nhà như bình thường.

4. Triệu chứng X quang.

Nhìn chung X quang thường cho thấy xẹp phế nang ở thùy hoặc phân thùy tương xứng với phế quản bị hẹp. Chúng ta ít thấy hình ảnh tràn khí phổi. Rốn phổi bị một khối đen mờ che phủ. Ở trẻ em nhỏ, có hạch khí quản to, khi chiếu phổi, chúng ta có thể thấy trung thất bị kéo về bên bệnh lúc bệnh nhân hít vào mạnh.

Chụp cắt lớp cho thấy. Lòng bóng mờ của hạch xung quanh phế quản, khí quản phế quản thường bị hẹp, ống khí quản có thể bị kéo lệch về một bên.

Trong lao khí phế quản của những người bị lao phổi hang, bệnh tích phế quản có ảnh hưởng lớn đến sự tiến triển của hang. Chúng ta biết rằng một cái hang lao nếu được điều trị bằng thuốc, bằng ép màng phổi, ép màng bụng sẽ khỏi dần. Nếu hang không xẹp chúng ta phải tìm nguyên nhân ở màng phổi (do dây chằng), ở phế quản (do tắc phế quản). Sau khi loại ra nguyên nhân màng phổi bằng phim X quang, bằng soi màng phổi, chúng ta phải nghĩ đến lao khí phế quản. Cụ thể là trong các trường hợp sau đây: hang không xẹp, hang có mức nước, hang phổi phình, hang xuất hiện từng lúc.

Chụp phế quản rất cần thiết để nghiên cứu bệnh tích của phế quản. Nhưng phải hết sức dè dặt vì chất iốt trong thuốc cản quang thường gây ra khái huyết. Do đó, chúng ta phải hạn chế phương pháp thăm dò này và chỉ nên làm trong những trường hợp thật cần thiết và trong thời gian bệnh nhân không sốt, không khạc ra máu.

Phim chụp phế quản cho phép chúng ta đánh giá mức độ hẹp, chiều dài của đoạn hẹp và vị trí của chỗ hẹp.

Bơm lipiodol vào phế quản còn cho phép chúng ta phát hiện lỗ rò ở khí phế quản.

5.Triệu chứng soi phế quản.

Chúng ta phải thận trọng trong vấn đề soi phế quản cho bệnh nhân lao: chỉ nên soi những trường hợp mà bệnh lao không tiến triển, không khái huyết.

Niêm mạc đường hô hấp thường nhợt nhạt, trừ những vùng bệnh lý, nơi đó niêm mạc sung huyết đỏ.

Soi phế quản cho chúng ta thấy nhiều hình ảnh bệnh lý khác nhau tùy theo thể bệnh.

a. Lao phế quản sơ - thứ nhiễm: bệnh tích chính là hạch khí phế quản.

Ống soi không cho chúng ta thấy hạch trực tiếp nhưng cho chúng ta thấy thương tổn do hạch gây ra như:

- Cựa khí quản biến dạng, mất cạnh sắc bén, trở nên dày và rộng, niêm mạc sung huyết (đỏ).

- Lòng khí quản hoặc phế quản bị đè bẹp.

- Lỗ rò của hạch vào phế quản: lỗ rò có thể nhỏ và giống như một cái nhọt hoặc to và được che phủ bằng nụ sùi. Nếu chúng ta dùng đầu ống soi đè vào lỗ rò thì thấy mủ hoặc bã đậu trào ra. Ít khi tìm thấy vi khuẩn lao trong chất bã đậu.

b. Lao phế quản ở người bị lao phổi thể xơ bã (fibro - caséeux).

Chúng ta có thể gặp nhiều loại bệnh tích khác nhau.

- Niêm mạc sung huyết đỏ, kém bóng. Ống quang học phóng đại cho thấy rằng niêm mạc không được trơn láng như bình thường.

- Niêm mạc bị thâm nhiễm: niêm mạc dày, đỏ tươi, các ngấn sụn bị mờ. Lác đác có những mảng nổi gờ lên. Adrenalin không làm co niêm mạc. Các lỗ phế quản thường cũng bị thâm nhiễm. Đôi khi niêm mạc nhăn như giấy bị vò nát, màu đỏ, có vẻ khô, trên đó có những nốt màu vàng hoặc đỏ.

- Loét nông, hình tròn, trên mặt có phủ một lớp tơ huyết trắng dính chặt vào niêm mạc. Đáy vết loét xù xì có nhiều hạt. Sinh thiết cho thấy có nhiều nang lao.

- Thể quá phát gồm có hai loại: u lao và tổ chức sùi. U lao là một khối u đỏ tươi, gồ ghề, cứng, không có cuống, bám rộng vào thành phế quản và làm tắc phế quản.

Tổ chức sùi là những khối xốp giống như Papilôm, màu hồng nhạt, mềm.. Tổ chức sùi thường che dấu vết loét của niêm mạc bên dưới.

- Hẹp phế quản: phế quản có thể bị hẹp do phù nề trong giai đoạn đầu hoặc do sẹo bó chít lại  ở giai đoạn sau. Sẹo hẹp giống như đồng xu,  giữa có một cái lỗ nhỏ. Phế quản  trên lỗ hẹp thì nhỏ lại, còn ở dưới lỗ hẹp thì lại giãn ra. Niêm mạc chỗ hẹp thường màu đỏ, nói lên rằng quá trình viêm chưa hoàn toàn tắt hẳn.
Nếu sẹo hẹp  phế quản gốc trái, gần cựa khí quản nó sẽ làm biến dạng cựa khí quản: khi soi chúng ta thấy phế quản phải thẳng tuột với khí quản, còn phế quản trái chỉ là một cái lỗ con bên thành khí quản. Thương tổn thường khu trú ở phế quản cùng bên với thùy phổi bị lao.

c. Lao phế quản đơn thuần (lao phế quản nguyên phát): nhu mô phổi lành mạnh.

Soi phế quản cho chúng ta thấy những loại bệnh tích sau đây:

- Loại thứ nhất: phù nề, loét hạt  ở các lỗ phế quản thùy hoặc phân thùy gây ra xẹp phế nang lúc ẩn lúc hiện, đôi khi có cả giãn phế nang.

- Loại thứ hai: thâm nhiễm và sung huyết cao độ làm cho niêm mạc chảy máu mỗi khi ống soi lướt nhẹ qua.

- Loại thứ ba: hạt lổn nhổn màu trắng giống hạt gạo cựa khí quản và phế quản gốc.

Trong cả ba loại này chúng ta đều thấy có vi khuẩn lao khi quệt lớp tiết nhầy mủ của niêm mạc.

IV. Diễn biến.

Lao khí - phế quản thường đưa đến sẹo đường hơ hấp dưới. Trong một số ít trường hợp bệnh có thể làm thủng phế quản.

Phế quản có thể thủng về phía trung thất trước. Biến chứng này được thể hiện trên lâm sàng bằng đau nhức sau ức, nhiệt độ cao, khó thở... và thường đưa đến tử vong vì viêm trung thất, vì thủng mạch máu to.

Phế quản có thể thủng vào trong một cái hạch lao đã nhuyễn hóa. Thể này không có triệu chứng lâm sàng riêng biệt. Chúng ta phát hiện ra biến chứng này là nhờ X quang, nhất là nhờ chụp phế quản. 

Phế quản có thể thủng vào thực quản, gây ra rò thực - khí quản, thể hiện trên lâm sàng bằng triệu chứng ho sặc sụa mỗi khi uống nước. Biến chứng này hay đưa đến tử vong vì phế quản phế viêm.

V. Chẩn đoán, tiên lượng.

Chúng ta nghĩ đến lao phế quản khi thấy bệnh nhân khạc ra vi khuẩn lao nhưng không có thương tổn  nhu mô phổi (chụp phim phổi) hoặc thấy vi khuẩn lao vẫn tồn tại trong đờm sau khi đã ép phổi một cách có hiệu quả.

Soi phế quản và sinh thiết cho phép chúng ta khẳng định là lao phế quản.

Tiên lượng của lao phế quản khá nặng, nhất là đối với thể loét và tắc phế quản, gây ra trở ngại lớn do ép phổi.

Đối với thể u hoặc thể lao phế quản đơn thuần, tiên lượng có tốt hơn.

VI. Điều trị.

Điều trị lao phế quản thuộc chuyên khoa lao, trong đó bác sĩ tai mũi họng cũng có phần đóng góp của mình.

Chuyên khoa lao điều trị bằng streptomyxin, I.N.H, P.A.S, hoặc ép phổi nếu có cả bệnh tích nhu mô.

Bác sĩ tai mũi họng làm những bước sau đây:

- Bơm môi trường cấy Subtnis vào phế quản.

- Chấm axít lactic vào vết loét phế quản.

- Cắt khối u lao.

- Nong sẹo hẹp.

Trong một số trường hợp như sẹo hẹp teo phế quản làm cho hang lao không xẹp (sau khi ép phổi) hoặc sẹo hẹp hình van bơm hơi vao hang lao, người ta làm phẫu thuật cắt phổi.
 THAM KHẢO
Liều thuốc chống lao:
- Streptomycin (S): 15 mg/kg/ngày.
- Isoniazid (H) :5 mg/kg/ngày.
- Rifampicin (R): 10 mg/kg/ngày.
- Pyrazynamid (Z): 15 – 30 mg/kg/ngày.
- Ethambutol (E): 20 mg/kg/ngày. 
 Phác đồ chống lao:
- Giai đoạn tấn công: phối hợp tối thiểu 3 lạo thuốc chống lao như  isoniazid, streptomycin, pyrazynzmid, ethambutol, rifampicin, dùng trong 2 – 3 tháng để tiêu diệt BK, ngăn chặn lao phát triển.
- Giai đoạn duy trì: phối hợp 2 – 3 lạo thuốc chống lao , tiếp tục dùng trong 4 – 12 tháng, mỗi tuần 2 – 3 ngày tiêu diệt nốt BK còn lại để tránh lao tái phát.
- Phác đồ cụ thể: Phác đồ điều trị Lao-BV Phạm Ngọc Thạch 

1. Lao phổ mới M( ), M(-): 2SHRZ/6HE

2. Lao phổi tái điều trị: 2SHREZ/1HREZ/5R3H3E3

3. Lao màng não: 3SHRZ/6RH

4. Lao phối hợp HIV: 

M(-): 2HRZ/4HR

M( ): 2HREZ/4HR

Tái điều trị: 2SHREZ/1HREZ/5HRE

5. Lao trẻ em: 

M(-): 2HRZ/4HR

M( ): 2SHRZ/4HR

Tái điều trị: 2SHREZ/1HREZ/5HRE
· Lao khớp: 4HRPZ/2HR.
· Lao mới: 2SHRZ/6HE
· Công thức điều trị lại: 2SHRZE/1HRZE/5HR3E3.
· Công thức điều trị lao trẻ em : 2HRE/4HR
 Điều trị trong những trường hợp đặc biệt: 
- Phụ nữ có thai và cho con bú: sử dụng phác đồ 2HRZE/4HR. Không dùng Streptomycin vì gây điếc cho trẻ em.
- Phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai: do Rifampicin tương tác với thuốc tránh thai nên khi dung rifampicin thì khuyên người bệnh chuyển phương pháp tránh thai khác.
- Người có tổn thương gan: nên dùng S,E hoặc kết hợp với ofloxacin.
- Người có suy thận: 2HRZ/4HR.
- Người nhiễm HIV: tương tự người không nhiễm HIV nhưng cần lưu ý phối hợp điều trị thuốc chống lao với kháng sinh dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Chú thích: 

R: rifampicine, S: streptomycine, H: isoniazide, E: ethambutol, Z: pyrazinamide.

2SHREZ nghĩa là dùng phối hợp SHREZ trong thời gian 2 tháng, uống mỗi ngày 1 lần vào bữa sáng trước ăn.

5R3H3E3 nghĩa là dùng phối hợp RHE trong thời gian 5 tháng, số 3 là uống 3 lần/ tuần. 

